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Câu 1.(2,0 điểm) 

 
a, Khối lượng của một vật là gì? 

 
b, Trên hộp chè có ghi 250g, số đó cho biết gì?

Câu 2.(2,0 điểm)
 
a,Người ta đổ 1 lít nước vào trong một bình hình trụ (trên có ghi 2 lít). Khi thả một quả cân vào trong bình thì thấy nó bị chìm hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên chiếm 4/5 thể tích của bình. Hỏi thể tích của quả cân đó là bao nhiêu?

 
b, Đổi đơn vị sau:

 
1,5m3 = ? dm3 = ? ml
Câu 3.(2,0 điểm): 
 
a, Quan sát một chiếc thước thấy vạch cuối cùng ghi số 60 và kèm theo đơn vị cm. Đếm từ vạch số 10 đếm vạch số 11 thấy có 2 phần bằng nhau. Nhìn kĩ đầu kia của thước thì thấy thước đã bị gãy đến vạch số 4. Em hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước.

 
b, Kết quả của bài thực hành ghi:

 
+ V1 = 44,2 cm3
 + V2 = 25,5 cm3
Em hãy xác định ĐCNN của bình chia độ dùng trong bài thực hành trên.

Câu 4.(2,0 điểm): 

 a, Trọng lực là gì? Trọng lực có phương, chiều như thế nào? 

 b, Một quả dọi treo trên một sợi dây:

+ Hãy chỉ ra hai lực cân bằng tác dụng lên quả dọi

+ Nếu cắt đứt sợi dây, hiện tượng gì xảy ra với quả dọi? Giải thích?   
Câu 5.(2,0 điểm)

  Một vật có khối lượng 5 yến và có thể tích 125dm3 .Hỏi trọng lượng riêng của vật đó là bao nhiêu ? ( Giải bài toán trên bằng hai cách. )
-------------------------------HÕt-----------------------------------
hướng dẫn chấm đề kiểm tra định kỳ tháng 11

môn vật lý  Lí 6
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	 1
	a/ Lượng chất tạo thành vật
b/ Khối lượng chè trong hộp là 250g
	1,0
1,0

	2
	a/Thể tích của nước và quả cân(4.2)/5=1,6l
  - Thể tích quả cân:1,6-1=0,6l 
b/1,5m3 =1500 dm3=1500 l = 1500000 ml
	0,5

0,5

1,0

	 3
	a/- GHĐ = 56cm

   - ĐCNN = 0,5cm
b/ ĐCNN : 0,1 cm3

	0,5

0,5

1.0

	4
	a/ - Trọng lực

    - Phương, chiều  
b/- Hai lực cân bằng : Trọng lực, lực kéo (căng ) của sợi dây

   - Quả nặng rơi do chỉ còn lực hút của trái đất tác dụng lên quả nặng.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	5
	m =5 yến = 50 kg ; V =125dm3 = 0,125m3

Cách 1: Trọng lượng của vật là : P = 10.m =50.10 =500 (N)

Trọng lượng riêng của vật là :
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Cách 2 : Khối lượng riêng của vật là 


[image: image3.wmf]V
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Trọng lượng riêng của vật là :d =10.D =10.400 =4000 (N/ m3 )
	0,5

0,25

0,5

0,5

0,25
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Câu1.(2,0 điểm) : 
   Phân biệt độ to của âm và độ cao của âm ?
Câu 2.(2,25 điểm) :
 a/  Hãy vẽ tia phản xạ và xác định góc tới, góc phản xạ. (H.1)  
[image: image5.png]\ig



H.1                                                                  H.2
 b/ Chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng , ta thu được tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 600 . Hãy vẽ vị trí đặt gương và tính góc tới .Giải thích cách vẽ.(H.2)

Câu 3.(1,0 điểm): 
  Vẽ ảnh của điểm sáng S đặt trước 
 một gương cầu lồi.Biết rằng mỗi

diện tích nhỏ trên gương có thể 

xem như một gương phẳng nhỏ đặt ở 

đó và pháp tuyến của mỗi điểm trên gương 

đều đi qua tâm C của gương .

Ảnh S’ của S là thật hay ảo ,vì sao ?
Câu 4.(2,25 điểm):
a. Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà không lắp một gương phẳng? Làm như thế có lợi gì?     

          b. Hãy giải thích tại sao dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng mặt trời.
          c.Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi nào ?
Câu 5.(2,5 điểm):
  Nêu các tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng? Vận dụng tính chất của ảnh:

a/ Vẽ ảnh S’ của một điểm sáng S đặt trước gương.

b/ Vẽ một tia tới SI cho một tia phản xạ đi qua một điểm A trước gương. 

[image: image6.png]



------------------------------HÕt-----------------------------------
hướng dẫn chấm đề kiểm tra định kỳ tháng 11

môn vật lý  Lí 7
	Câu
	                                   Nội dung
	Điểm

	1
	-Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số dao động. Tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao.

-Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động. Biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng to và ngược lại.
	1,0

1,0

	2
	a/ Dựng pháp tuyến vuông góc với mặt gương  tại điểm tới.

-Xác định góc tới  i = 600
, vẽ tia phản xạ , xác định góc phản xạ i’ =600

b/ Pháp tuyến tại điểm tới trùng với tia phân giác của góc SIR

( Dựng tia phân giác của góc SIR ( pháp tuyến tại điểm tới I.

-Dựng mặt gương vuông góc với pháp tuyến tại I.

( i’ = i = 300
, 

	1,0
1,25

	3
	· Vẽ hai tia tới từ S tới gương cầu lồi, dựng pháp tuyến tại các điểm tới , vẽ hai tia phản xạ tương ứng , tìm giao của chúng ( S’) ( S’ là ảnh của S.

· Ảnh ảo, vì S’ là giao của các đường kéo dài của các tia phản xạ.
	0,75

0,25

	4
	· Nêu đúng mỗi ý được 0.75 đ
	2,25

	5
	-  Nêu đúng các tính chất của ảnh

-  Vận dụng tính chất vẽ ảnh của S là S’:
+ Vẽ được ảnh của điểm S:

+ Nối S’ với A , S’A cắt gương tại I ( I là điểm tới.Nối S với I ( SI là tia tới , IA là tia phản xạ.
	1,0
0,75

0,75
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C©u 1. (2,0 điểm)
Một thỏi sắt dạng hình hộp chữ nhật kích thước 3cm .4cm .5cm được đặt trên mặt bàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc với mặt bàn là 3cm.4cm .
[image: image7.wmf]Tính áp lực và áp suất của thỏi sắt lên mặt bàn. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m³.

C©u 2.( 1,0 điểm)
 Biểu diễn trọng lực tác dụng lên một vật có khối lượng 20kg, tỉ xích 1cm ứng với 50N.

Câu 3 .(2,0 điểm) 
Một người đi ô tô trên quãng đường dài 60km. Lúc đầu, người này dự định đi với vận tốc 30km/h. Nhưng sau khi đi được 1/4  quãng đường người này muốn đến nơi sớm hơn 30 phút . Hỏi 

 a/ ở quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc là bao nhiêu?   

 b/ Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường.

Câu 4.( 2,0 điểm) 

Một ô tô di chuyển giữa hai địa điểm A và B .Vận tốc trong 1/3 đoạn đường đầu là 30 km/h , trong 1/3 đoạn đường tiếp theo là60 km/h  và trong 1/3 đoạn đường cuối là 20 km/h.Tính vận tốc  bình  của ôtô trên cả đoạn đường.
Câu5.( 3,0 điểm)
Một ống chữ U có hai nhánh thẳng đứng . Ban đầu người ta đổ vào ống một ít thủy ngân , sau đó , đổ thêm nước vào một nhánh. Biết rằng ,mức nước trong ống đó cao hơn mức thủy ngân trong ống kia 17,65 cm , hãy tính chiều cao của nước.
-------------------------------HÕt-----------------------------------
hướng dẫn chấm đề kiểm tra định kỳ tháng 11

môn vật lý  Lí 8
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	-Thể tích V= 3.4.5 =60 (cm3 ) =0, 00006 m3
- Áp lực của khối kim loại lên mặt bàn có độ lớn bằng trọng lượng của nó: F =P  =10.m = 10.D .V =10.7800.0,00006 =4,68 (N)
- Diện tích bị ép : S= 3.4 =12cm2 = 0,0012 (m2 )

-Áp suất : p =F/S = 4,68/0,0012 =3900 (Pa)
	0,25
0.75

0,25

0,75

	2
	- Biểu diễn đúng 
	1,0

	3
	-Thêi gian dù tÝnh : t =s/ v= 60/30 = 2h

-Quãng đường còn lại : s’ = 45km đi trong  t’=2- 0,5 – 0,5 =1h

-Vận tốc trên đoạn đường còn lại :v’ =s’/t’= 45 (km/h)

-Vtb =s/t *= 60/1,5 =40 (km/h )
	0,5
0,5

0,5

0,5

	4
	Vtb = s : (
[image: image8.wmf]3.60

s

 +
[image: image9.wmf]3.30

s

 +
[image: image10.wmf]3.20

s

) =30 (km/h)


	2,0

	5
	-Vẽ hình đúng 

-Lấy 2 điểm A,B ở hai nhánh ,cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang. Điểm  A nằm trong thủy ngân , điểm B nằm trên mặt phân cách giữa thủy ngân và nước . ( pA = pB
pA = ht.dt  + p0   , pB = hn.dn  +p0 ( p0  là áp suất khí quyển )

(ht.dt  = hn.dn (1)  và  ht  = hn -0.1765 (2)

Thay dt = 136000 , dn =  10000 . Giải (1) và (2)  tìm được hn =19,05 cm

	0,5

0,5

0,5
0,5

1,0
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Môn: Vật lý 9

Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1:  (2,25 điểm ) Cho mạch điện như hình vẽ:


R1 = R2 = R3 = 10(

U = 12V


a. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và cường  độ dòng điện mạch chính.

b. Nối hai điểm C, B bằng một vôn kế (có điện trở rất lớn) thì vôn kế chỉ bao nhiêu?

c. Nối hai điểm C, B bằng một ampe kế (có điện trở rất nhỏ) thì ampe kế chỉ bao nhiêu?

Câu 2: ( 2,5 điểm ) Cho mạch điện như hình vẽ

R1 = 4(, R2 = 10(, R3 = 15(, RA = 0

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song và cả mạch

b. Biết ampe kế chỉ 0,5A. Tính cường độ dòng điện qua R2, R3 và hiệu điện thế U đặt vào 2 đầu đoạn mạch.

c. Mắc thêm điện trở R4 song song hoặc nối tiếp với R3 thì chỉ số của ampe kế thay đổi như thế nào?

Câu 3. (2,25 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ (Hình 1) trong đó dây nối, ampekế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Hai đầu mạch được nối với hiệu điện thế U = 9V.

a) Điều chỉnh biến trở để  vôn kế chỉ 4V thì khi đó ampekế chỉ 5A. Tính điện trở R1 của biến trở khi đó?


b) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở R2 bằng bao nhiêu để  vôn kế chỉ có số chỉ 2V?


Câu 4.(1,0 điểm) Có hai điện trở R1 = 15(, R2 = 30(, biết R1 chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 4A, còn R2 chỉ chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 3A. Hỏi có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu?


Câu 5. (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó UAB được giữ không đổi. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi đóng khoá K số chỉ của ampe kế giảm và độ sáng của đèn  

Thay đổi thế nào ?
hướng dẫn chấm đề kiểm tra định kỳ tháng 11

môn vật lý  Lí 9
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1

	 a/ Đoạn mạch gồm :  
[image: image11.wmf]
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[image: image13.wmf]Rt
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U

 =12/6 =2 (A)
I1 =1,2 (A) , I2 = 0.8 (A) ,I3 =I4 =0,4 (A)
----------------------------------------------------------------------------

b/ Uv =U CB =I3. R3 = 4(V)
----------------------------------------------------------------------------

c/ Mắc  am pe kế  có điện trở không đáng kể giữa C và B, châp C và B ,đoạn mạch còn R1 // R2.

IA =I2 = U/ R2  =12/ 10= 1,2 (A).

	1,0
-----------------

0,5
-----------------

0,5
0,25

	2
	a/ R 23 =
[image: image14.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]3

2
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2

R

R

R

R
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 = 6(()                                                           
Rtđ = R1 + R 23 = 10 (()

----------------------------------------------------------------------------

b/ U= I .R tđ =0,5. 10 = 5 (V)
U2  =U3  = 3V, I2 = 0,3 (A ) , I2 = 0,2 (A )  

---------------------------------------------------------------------------- 

c/ Mắc thêm R4 nối tiếp với R3  ( Rtđ tăng  ( I giảm ( vì U không đổi)              

- Mắc thêm R4 song song với R3  (   Rtđ giảm ( I tăng ( vì U không đổi)              

                
	0,25
0,25
-----------------

0,25

0,75

-----------------

0,5

0,5

	3
	Vì vôn kế có điện trở rất lớn, mạch có dạng R nt Rx.


a)  Điện trở của biến trở khi đó: 

                R1 = 
[image: image16.wmf]V

U-U

I

 = 1(.


     Điện trở R = 
[image: image17.wmf]V

U

I

 = 0,8(
b)  Để  vôn kế chỉ 2V.


Cường độ dòng điện trong mạch là: 

                 I' = 
[image: image18.wmf]V2

U

R

 = 2,5A.


      Giá trị của biến trở lúc đó là: R2 = 
[image: image19.wmf]V2

U-U

I'

 = 2,8(

	0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

	4
	Hai điện trở mắc nối tiếp , I như nhau ( Imax = 3 A
U max = I max . Rtđ = 3.45 =135 (V)
	0,5
0,5

	5
	 *K mở : IA  = U / R1  , IĐ  = U/ (RĐ  + R2)
  *K đóng : R2 bị nối tắt ( R1 //  Đ ( IA =I tm = U/ Rtđ 
Vì Rtđ  < R1   ( điện trở tương đương của đoạn mạch song song nhỏ hơn điện trở thành phần )( IA  tăng.

I’Đ = U/ RĐ ( I’Đ > IĐ ( Đèn sáng hơn

	0,5
0,5

0,5

0,5
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